
1. Cơ sở lý thuyết tính toán vỏ
Vỏ là vật thể được giới hạn bởi hai mặt cong. Lý

thuyết tổng quát tính toán vỏ là lý thuyết mô men,
được xây dựng trên cơ sở lý thuyết đàn hồi và giả thiết
Kiếckhốp-Lơv. Các phương trình cơ bản (hình học, vật
lý, cân bằng) của lý thuyết vỏ là các phương trình đạo
hàm riêng với các đại lượng biểu thị yếu tố hình học
của vỏ như tham số Lamê A, B và bán kính cong r1 và
r2 của hai đường cong tọa độ chính. Việc giải bài toán
vỏ dưới dạng giải tích rất phức tạp và chỉ nhận được
lời giải của một số ít bài toán.

Với sự phát triển của công cụ tính toán và phương
pháp phần tử hữu hạn (PPPTHH), việc thiết lập các
kiểu phần tử vỏ cũng được nghiên cứu và phát triển. 

Phần tử vỏ phẳng là loại phần tử xuất hiện sớm
nhất khi sử dụng PPPTHH tính vỏ. Phần tử vỏ phẳng
là phần tử kết hợp phần tử màng và phần tử tấm uốn.
Nhược điểm của phần tử vỏ phẳng là [5]: Các phương
trình vi phân trong bài toán vỏ không đồng nhất với
phương trình vi phân của kết cấu màng và tấm chịu
uốn; sự không liên tục của góc xoay giữa các phần tử
liền kề có thể gây mô men uốn ở những vùng thực tế
không có mô men uốn; phần tử vỏ phẳng chỉ thích hợp
với vỏ thoải.

Phần tử vỏ cong nhằm kể đến tính chất “cong” của
phần tử, xuất hiện vào cuối năm 1960. Những phức
tạp khi tính vỏ bằng phần tử vỏ cong là: Khó chọn lý
thuyết vỏ phù hợp với việc xét tính chất cơ học của
phần tử; khó mô tả dạng hình học của vỏ với các yếu
tố hình học mặt cong của phần tử; khó thỏa mãn các
điều kiện tương thích hơn so với phần tử vỏ phẳng.

2. Phương trình cơ bản tính phần tử vỏ tứ giác
đồng tham số

Dưới đây giới thiệu tóm tắt phần tử vỏ cong do
Kanok - Nukulchai đề xuất được xây dựng từ phần tử
vỏ khối, có sử dụng giả thiết Kiếckhốp - Lơv và giả

thiết Mindlin để chuyển vị và góc xoay tại nút trên mặt
trung bình được xem là các bậc tự do độc lập, [5]. 

Phần tử vỏ cong do Kanok - Nukulchai đề xuất là
phần tử tứ giác đồng tham số 04 nút, 24 chuyển vị nút. 

Sự khác nhau giữa phần tử vỏ cong và phần tử
vỏ phẳng:

- Tại nút i, có 06 thành phần chuyển vị gồm: 03
chuyển vị thẳng ui, vi, wi và 03 chuyển vị xoay qxi, qyi, qzi: 

(1)

Với phần tử vỏ phẳng, góc xoay qzi = 0.
- Điểm bất kì trong phần tử vỏ cong được biểu diễn

bằng 03 tọa độ (x,y,z), nên thể hiện được vị trí của
phần tử trong không gian:

(2)

- Hàm chuyển vị của phần tử vỏ cong gồm 03
chuyển vị thẳng và được biểu diễn qua các chuyển vị
thẳng và xoay tại nút, thể hiện tính chất không gian
qua các co-sin chỉ phương của pháp tuyến.

(3)

- Biến dạng của phần tử được xác định trực tiếp từ
03 chuyển vị thẳng theo công thức của lý thuyết đàn hồi: 

(4)

Với phần tử vỏ phẳng, biến dạng của phần tử tấm
xác định qua hàm chuyển vị {U}e = {w    qx      qy}t.

- Ma trận độ cứng của phần tử vỏ cong là tổng ma
trận độ cứng trong trạng thái màng, uốn, cắt và trạng
thái xoắn. Biểu diễn ma trận độ cứng của phần tử
tương ứng với véc tơ chuyển vị {qi} tại nút i với i = 1 ¸ 4
có dạng:

Ma trận con trong (5) có kích thước 6x6. Ma trận độ
cứng của phần tử vỏ phẳng là tổng ma trận độ cứng
trong trạng thái màng và trạng thái uốn, cắt.

3. Thử nghiệm số
Sử dụng phần tử vỏ cong xác định chuyển vị và

mô men uốn của mái vòm Scordelis - Lo (Hình 1) là vỏ
trụ hở chịu tải trọng bản thân q = 4.309 N/m2, trong
đó 02 biên thẳng tự do, 02 biên cong tựa trên liên kết
tuyệt đối cứng. Vỏ trụ hở có chiều rộng a = 9,8m,
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chiều dài b = 15,24m, chiều dày h = 0,076m, bán kính
cong R = 7,62m với góc mở của cung tròn 800. Vật
liệu có E = 2,068.1010 N/m2, hệ số nở hông m = 0.
Chương trình tính lập theo Matlab.

Hình 1: Mái vòm Scordelis - Lo
4. Kết quả
- Xây dựng thuật toán, lập trình tính toán vỏ bằng

phần tử vỏ cong theo Matlab.
- Kết quả tính toán bằng phần tử vỏ cong được so

sánh với kết quả tính bằng phần mềm SAP 2000 và
bằng phần tử vỏ phẳng [4]

- Giá trị chuyển vị (w), mô men uốn (Mx, My) tại
các nút tính bằng phần tử vỏ cong cho trong các Bảng
1,2,3.

Bảng 1. Giá trị chuyển vị w, [m] tại các nút và so
sánh với kết quả giải tích

Bảng 2. Giá trị mô men uốn Mx, [Nm/m] tại các
nút và so sánh với kết quả giải tích

Bảng 3. Giá trị mô men uốn My, [Nm/m] tại các
nút và so sánh với kết quả giải tích

Nhận xét
1. So với phần tử vỏ phẳng, phần tử vỏ cong có

nhiều ưu việt hơn do có đã kể đến tính không gian của
vỏ, biến dạng xác định trực tiếp từ các chuyển vị thẳng.

2. Giá trị chuyển vị w tại các nút tính theo phần tử
vỏ phẳng và phần mềm SAP 2000 gần trùng nhau
(Hình 2), do phần mềm SAP 2000 được xây dựng từ
phần tử vỏ phẳng.

3. Xây dựng thuật toán và lập trình giải bài toán vỏ
bằng phần tử vỏ cong.

Hình 2: So sánh giá trị chuyển vị tại các nút

Hình 3: So sánh giá trị mô men uốn Mx tại các nút

Hình 4: So sánh giá trị mô men uốn My tại các nút
4. Qui luật biến thiên của chuyển vị, mô men uốn

khi sử dụng phần tử vỏ cong phù hợp với các biểu đồ
trong [6] q
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4.2. Thí nghiệm đo nhiệt độ không khí, mặt đường
và trong các lỗ khoan mặt đường bê tông nhựa ở
mặt đường sâu 2cm, 5cm và 10cm, tháng 5 năm 2012

Bằng cách khoan mặt bê tông nhựa của đường
Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
ở độ sâu 2cm, 5cm và 10cm, cho Glixerin vào và đo
nhiệt độ trong các lỗ khoan, mặt đường và nhiệt độ
không khí được kế quả sau:

5. Kết luận và kiến nghị 
5.1. Kết luận
Với những kết quả trên chứng tỏ nhiệt độ ảnh hưởng

lớn đến tính chất cơ lý của bê tông nhựa. Vì vậy, việc
nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến những hư
hỏng của mặt đường bê tông nhựa là cần thiết.

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến thiên nhiệt độ
không khí đến qui luật phân bố nhiệt trong các lớp mặt
đường bê tông nhựa trong điều kiện khí hậu nóng của
Việt Nam để tìm giải pháp tính toán thiết kế kết cấu
mặt đường bê tông nhựa phù hợp với điều kiện khí
hậu Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng khai thác
và tăng tuổi thọ của mặt đường bê tông nhựa.

Trên cơ sở nghiên cứu ta có thể xác định nhiệt độ
tính toán và tạo ra hỗn hợp bê tông có tính chất cơ lý
tương ứng dùng cho mặt đường bê tông nhựa, góp
phần tiết kiệm kinh phí xây dựng đường và khai thác
hiệu quả hơn cho mặt đường bê tông nhựa ở nước ta. 

5.2. Kiến nghị
Để có số liệu tin cậy hơn ta nên dùng cảm biến

chôn trong kết cấu áo đường mềm theo chiều sâu
khác nhau, tiến hành quan trắc sự phân bố nhiệt độ
theo chiều sâu và theo thời gian, ta mới có số liệu
nhiều hơn, nghiên cứu sâu hơn, hiểu bản chất của vấn
đề kỹ hơn và có thể tìm giải pháp cho những hư hỏng
mặt đường bê tông do nhiệt độ cao. 

Cần có một công trình nghiên cứu toàn diện hơn
về sự tác động của nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến
tính chất cơ lý của hỗn hợp bê tông nhựa mặt đường
ô tô, dùng làm cơ sở đưa vào qui trình thiết kế áo
đường mềm cho từng vùng miền trong cả nước q
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